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Đặt vấn đề
SBA-16 là vật liệu xốp, mao quản trung bình hình chai với các hốc mao quản 

có kích thước 5-12 nm, trật tự, sắp xếp dạng lập phương 3 chiều, hệ thống kênh 
lớn, có cấu trúc đối xứng tâm thuộc nhóm không gian ɪm3m. Vật liệu SBA-16 
có cấu trúc rất trật tự, tùy phương pháp điều chế mà có diện tích bề mặt rất cao, 
từ 600 đến 1000 m2/g, kích thước mao quản từ 0,8 đến 8 nm,  đôi khi lên đến 30 
nm. SBA-16 thường được ứng dụng làm chất hấp phụ các chất hữu cơ độc hại 
trong môi trường [1, 2, 3].

Trong nghiên cứu này, SBA-16 được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt, 
được đặc trưng cấu trúc và nghiên cứu hấp phụ một số chất hữu cơ ở dạng khí 
(hexan, toluen) và ở dạng dung dịch (xanh metylen). 

Nội dung và phương pháp nghiên cứu
Tổng hợp SBA-16
SBA-16 được tổng hợp theo quy trình: pha dung dịch axit HCl, thêm từ từ 

BuOH vừa thêm vừa khuấy sao cho dung dịch hoàn toàn đồng nhất; tiếp theo 
hoà tan chất hoạt động bề mặt P127 vào dung dịch này cho đến khi trong 
suốt, cuối cùng thêm từ từ TEOS vào dung dịch trên ở nhiệt độ 450C trong 
điều kiện khuấy. Thành phần gel của hỗn hợp TEOS/F127/BuOH/HCl/H2O là 
1/0,035/0-2/0,9/122. Hỗn hợp trên tiếp tục được khuấy ở 450C trong 24h trước 
khi được xử lý thuỷ nhiệt ở 1000C. Kết tủa trắng thu được được lọc, rửa, sấy ở 
1000C trong 24h, sau đó nung ở 5500C trong 5h để loại bỏ chất hoạt động bề 
mặt [4].

Các phương pháp đặc trưng mẫu
Phổ nhiễu xạ Rơnghen ghi trên máy D8 Advance  Brucker, sử dụng ống 

tia Rơnghen bằng bức xạ Cu-Kα tại Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh SEM chụp trên máy HITACHI-S4800 
Scanning Electron Microscope (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương).

TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH 
SBA-16 ỨNG DỤNG LÀM CHẤT HẤP PHỤ

ThS Nguyễn Thị Hồng Hoa, TS Trương Thị Thảo
Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vật liệu SBA-16 được tổng hợp có thành phần mol của gel gồm 1 SiO2(TEOS): 0,035 P127: 
0-2 BuOH: 0,9 HCl: 122 H2O. Vật liệu thu được được xác định các đặc trưng bằng nhiễu xạ 
tia X, hiển vi điện tử quét SEM. Kết quả cho thấy, SBA-16 có diện tích bề mặt cao và sắp 
xếp trật tự. Khả năng hấp phụ của vật liệu được khảo sát thông qua nghiên cứu sự hấp 
phụ khí n-hexan, toluen và dung dịch xanh methylen. Đặc trưng hấp phụ xanh methylen 
trong dung dịch xác định được là hấp phụ vật lý, tự phát, tuân theo mô hình Langmuir và 
Freundlich.

Từ khóa: hấp phụ, SBA-16, SiO2, vật liệu mao quản.

SYNTHESIS OF SBA-16 
MESOPOROUS MATERIAL 

USED AS ADSORBENT
                                 

Summary

SBA-16 material has been 
synthesized with the following 
mol composition of gel: 1 SiO2 
(TEOS):  0.035 P127: 0-2 BuOH: 
0.9 HCl: 122 H2O. The obtained 
material was characterized by 
XRD and SEM.  SBA-16 has large 
surface area and highly ordered 
structure. Adsorption capacity of 
the material has been examined 
by studying the adsorption of 
n-hexane gas, toluene gas and 
methylene blue solution. The 
characteristics of methylene blue 
adsorption process are: physical, 
spontaneous and in compliance 
with both Langmuir and Freudlich 
models. 

Key words: adsorption, SBA-16, 
SiO2, mesoporous materials.
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Nghiên cứu khả năng hấp phụ của SBA-16
Khảo sát khả năng hấp phụ n-hexan, toluen của SBA-16:
Đặt từng cốc thủy tinh đựng go(g) vật liệu SBA-16 vào 

bình hút ẩm đã bão hòa toluen (hoặc n-hexan) sau mỗi 
khoảng thời gian đem cân lại xác định khối lượng vật liệu 
và chất bị hấp phụ (g). Từ đó tính hiệu suất hấp phụ (H) 
theo công thức:

( ) .100o

o

g gH
g
−

= 	
			  Trong đó: go là khối lượng vật liệu trước hấp phụ (g); g 

là khối lượng vật liệu sau hấp phụ (vật liệu và chất bị hấp 
phụ) tại thời điểm khảo sát (g); H là hiệu suất hấp phụ tại 
thời điểm khảo sát (%).

Khảo sát khả năng hấp phụ xanh methylen của SBA-16:
Lấy 100 ml dung dịch xanh methylen nồng độ xác 

định Co(mg/l) cho vào cốc 250 ml (đậy kín), đặt trên máy 
khuấy từ gia nhiệt đến 400C. Tiếp theo, thêm chính xác 
m (g) SBA-16, tiếp tục khuấy trên máy khuấy từ. Sau 30 
phút lấy ra V ml dung dịch, lọc và tách chất rồi cho vào 
từng lọ nhỏ có nút cao su đậy kín, bảo quản ở nhiệt độ 
phòng. Nồng độ dung dịch sau hấp phụ C (mg/l) được xác 
định bằng đo độ hấp thụ quang trên máy đo UV-Vis (Light 
ware II, Biochrom, Anh) bước sóng 664 nm tại Trường Đại 
học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). Dung lượng hấp 
phụ (q) được tính theo công thức:

m
VCCq ).( 0 −= 					   

Trong đó: q là dung lượng hấp phụ cân bằng (mg/g); 
V là thể tích dung dịch chất bị hấp phụ (l); m là khối lượng 
chất hấp phụ (g); C0 là nồng độ của chất bị hấp phụ tại 
thời điểm ban đầu (mg/l); C là nồng độ của chất bị hấp 
phụ tại thời điểm cân bằng (mg/l).

Kết quả và thảo luận
Đặc trưng vật liệu SBA-16
Hình 1 là phổ XRD của vật liệu SBA-16 thu được.

Hình 1 cho thấy xuất hiện pic nhiễu xạ chính ở góc 2Ө 
< 1, điều này chứng tỏ vật liệu tổng hợp được có cấu trúc 
mao quản trung bình; hai pic phụ ở các góc 1,270 và 1,910 
đặc trưng cho vật liệu có kích thước đồng đều và có độ 
trật tự cao [5, 6]. 

Ảnh SEM (hình 2) cho thấy, SBA-16 có độ xốp cao và 
phân bố đồng đều.

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số chất hữu cơ 
độc hại của SBA-16

Kết quả khảo sát sự hấp phụ một số hợp chất hữu cơ 
độc hại ở 40oC thể hiện trên đồ thị 1 và đồ thị 2.

 Đồ thị 1 cho thấy: hiệu suất hấp phụ n-hexan, toluen của 
SBA-16 đều tăng theo thời gian, khả năng hấp phụ toluen 
cao hơn n-hexan. Điều này có thể là do toluen có momen 
lưỡng cực lớn hơn n-hexan, tức là có tính phân cực cao hơn, 
dễ bị hấp phụ hơn n-hexan. Như vậy, chứng tỏ bề mặt vật 
liệu tổng hợp được có tính phân cực.

Đồ thị 2 cho thấy: nồng độ xanh methylen càng lớn thì 
dung lượng hấp phụ càng cao. Dung lượng hấp phụ tăng 
nhanh trong 30 phút đầu ở tất cả các nồng độ khi mà diện 
tích bề mặt vật liệu hấp phụ còn lớn. Sau đó, dung lượng 
hấp phụ tăng chậm dần, sau 150 phút dung lượng hấp phụ 
ít thay đổi. Như vậy, thời gian đạt cân bằng hấp phụ của vật 
liệu đối với dung dịch xanh methylen là khoảng 150 phút.

Nghiên cứu nhiệt động học quá trình hấp phụ rắn - 
dung dịch

Hiện nay có nhiều mô hình đẳng nhiệt hấp phụ, với cấu 
trúc mao quản xốp thì có hai mô hình phù hợp hơn cả là mô 
hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir và Freundlich [7]. 

File: Hoa TN mau SBA-16.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 0.500 ° - End: 10.004 ° - Step: 0.008 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 12 s - 2-Theta: 0.500 ° - Theta: 0.250 ° - Chi: 0.00 °

Li
n 

(C
ps

)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2-Theta - Scale
0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d=
70

.2
38

d=
45

.9
80

d=
11

1.
90

6

Hình 1: phổ XRD của SBA-16

Hình 2: ảnh SEM của vật liệu SBA-16

Đồ thị 1: khả năng hấp phụ 
n-hexan, toluen của SBA-16 

theo thời gian

Đồ thị 2: dung lượng hấp phụ 
xanh methylen trên SBA-16 
ở các nồng độ khác nhau          
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Phương trình toán theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt 
Langmuir là:
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Hoặc ở dạng tuyến tính:
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1 1 1 1.
.e L eq q q K C
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Trong đó: q0 là dung lượng chất bị hấp phụ cực đại 

(mg/g); qe là dung lượng cân bằng hấp phụ (mg/g); Ce là 
nồng độ dung dịch chất bị hấp phụ tại thời điểm cân bằng 
(mg/l); KL là hằng số hấp phụ Langmuir.

Phương trình toán theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt 
Freundlich là:

1/n
e F eq K C= 	   				  

  
Hoặc ở dạng tuyến tính:
ln qe = lnβF + 1/n.ln Ce	                                                     

Trong đó: qe là dung lượng cân bằng hấp phụ (mg/g);  
βF và n là hằng số.

Để kiểm chứng sự tuân theo mô hình Langmuir, ta dựng 
đồ thị sự phụ thuộc của 1/qe vào 1/Ce (theo phương trình 4, 
đồ thị 3a). Tương tự, ta dựng đồ thị sự phụ thuộc giữa lnqe 
và lnCe (theo phương trình 6, đồ thị 3b) kiểm chứng sự tuân 
theo mô hình Freundlich. Các số liệu lấy từ kết quả phần 
nghiên cứu khả năng hấp phụ một số chất hữu cơ độc hại 
của SBA-16.

Các đồ thị dựng được đều có R2 xấp xỉ bằng 1 (=0,986 
đối với mô hình Langmuir, = 0,982 (đối với mô hình 
Freundlich) chứng tỏ các kết quả thực nghiệm khá phù 
hợp với lý thuyết, quá trình hấp phụ xanh methylen trong 
dung dịch bởi vật liệu tổng hợp được tuân theo mô hình 
hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich và mô hình Langmuir.

Từ phương trình Langmuir thực nghiệm tính được hằng 
số cân bằng hấp phụ KL = 0,33. Từ hằng số cân bằng 
KL dễ dàng tính được năng lượng tự do Gibbs tiêu chuẩn 
(∆Go) theo phương trình [8]: 

∆Go = - 2,303 RTlog (55,5xKL) = -7,2 kJ/mol.
Với R là hằng số khí, T là nhiệt độ thực nghiệm, 55,5 là 

nồng độ mol/l của dung môi nước, KL là hằng số cân bằng 
hấp phụ.

Giá trị  ∆Go cho thấy, quá trình hấp phụ này là hoàn toàn 
tự phát và thuộc loại hấp phụ vật lý.

Kết luận
- Đã tổng hợp thành công vật liệu mao quản trung bình 

SBA-16 bằng phương pháp thủy nhiệt. Từ các phương pháp 
XRD và SEM cho thấy, SBA-16 có độ xốp cao, kích thước 
nhỏ, đồng đều, thuộc nhóm cấu trúc lập phương tâm khối 
ɪm3m với kênh mao quản 3 chiều. 

- Đã tiến hành khảo sát quá trình hấp phụ chất khí (toluen, 
n-hexan) của vật liệu SBA-16 ở nhiệt độ phòng theo thời 
gian, kết quả cho thấy: SBA-16 có khả năng hấp phụ toluen 
tốt hơn n-hexan. Điều đó chứng tỏ bề mặt vật liệu có tính 
phân cực.

- Nghiên cứu sự hấp phụ xanh methylen của vật liệu SBA-
16 trong dung dịch ở 400C cho thấy, dung lượng hấp phụ tăng 
theo nồng độ xanh methylen, thời gian đạt cân bằng hấp phụ 
là 150 phút. 

- Xem xét nhiệt động học quá trình hấp phụ xanh methylen 
của SBA-16 cho thấy, quá trình hấp phụ tuân theo mô hình 
đẳng nhiệt Langmuir và mô hình đẳng nhiệt Freundlich; các 
quá trình đều tự xảy ra và thuộc loại hấp phụ vật lý ?
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 Đồ thị 3: Các đường đẳng nhiệt hấp phụ thực nghiệm đối với 
sự hấp phụ xanh methylen của SBA-16

(3)

(4)

(5)

(6)
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